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Phủ Thừa tHiên

Phủ nha đặt ở địa phận xã Phú Xuân huyện Hương Trà, phía đông bắc Kinh thành, dựng 3 sảnh thự
(Đề đốc, Phủ doãn, Phủ thừa, mỗi sảnh một nhà).

Mỗi sảnh thự có 3 gian 2 chái, hướng nam. Hai Thừa ty tả, hữu và nhà ở của năm đội lính, mỗi đội
đều 2 dãy. Bốn phía xây tường gạch: trước sau đều dài 40 trượng, bên phải bên trái đều dài 21 trượng;
cao 5 thước. Trước, sau mỗi phía đều mở 3 cửa.

Phủ hạt1 phía đông giáp biển, phía tây giáp núi, phía nam giáp địa giới huyện Hòa Vang tỉnh Quảng
Nam, phía bắc giáp địa giới huyện Hải Lăng đạo Quảng Trị.

Đông tây cách nhau 83 dặm. Nam bắc cách nhau 160 dặm rưỡi.

Phủ hạt có 6 huyện, gồm 36 tổng, 413 xã, thôn, ấp, giáp.

Huyện Hương Trà kiêm nhiếp huyện Phú Vang:

1-Huyện Hương Trà, 6 tổng:
1.Tổng Phú Xuân 2.Tổng An Ninh 3.Tổng Long Hồ 4.Tổng Phú ốc
5.Tổng Vĩnh Trị 6.Tổng Hương Cần

2-Huyện Phú Vang, 6 tổng:
1.Tổng Mậu Tài 2.Tổng Dương Nỗ 3.Tổng Đường Anh 4.Tổng Sư Lỗ
5.Tổng Quảng Xuyên 6.Tổng Kế Mỹ

Huyện Hương Thủy kiêm nhiếp huyện Phú Lộc:

3-Huyện Hương Thủy, 5 tổng:
1.Tổng Cư Chính 2.Tổng An Cựu 3.Tổng Dã Lê 4.Tổng Lương Văn
5.Tổng Võng Nhi

4-Huyện Phú Lộc, 4 tổng:
1.Tổng An Nông 2.Tổng Lương Điền 3.Tổng Diêm Trường 4.Tổng An Cư

Huyện Quảng Điền kiêm nhiếp huyện Phong Điền

5-Huyện Quảng Điền, 5 tổng:
1.Tổng Hạ Tức 2.Tổng Khuông Phù 3.Tổng Phúc Yên 4.Tổng An Thành

                                                     
1Phủ Thừa Thiên : Xưa thuộc đất Chiêm Thành (Chế Mân dâng châu ¤ và châu Lý cho Trần Anh Tông).

Năm Hưng Long 15 (1307) đổi châu ¤ và châu Lý  thành Thuận Châu  và Hoá Châu 
. Châu Thuận nay là tỉnh Quảng Trị, châu Hoá nay là Thừa Thiên và huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam).

Cuối đời Trần phủ Thuận Hoá thống hạt 2 châu Thuận và Hoá. Thời thuộc Minh chia Thuận Châu làm 4 huyện,
Hoá Châu làm 7 huyện. Đầu đời Lê Thái Tổ đổi làm lộ Thuận Hoá thuộc đạo Hải Tây. Năm Quang Thuận 10
(1469) đời Lê Thánh Tông định bản đồ toàn quốc, đặt thừa tuyên Thuận Hoá gồm 2 phủ Triệu Phong và Tân
Bình. Sau khi vào trấn thủ Thuận Hoá đặt trấn dinh (gọi là Chính dinh) ở xã ái Tử (huyện Vũ Xương, nay
thuộc Quảng Bình); Nguyễn Phúc Nguyên dời dinh đến xã Phúc Yên huyện Quảng Điền (1626), Nguyễn Phúc
Lan dời đến Kim Long huyện Hương Trà (1636), Nguyễn Phúc Thái dời đến xã Phú Xuân (cùng huyện Hương
Trà, 1687), từ đời Vũ vương Nguyễn Phúc Khoát chính thức xưng vương (5-1744), bắt đầu gọi chính dinh Phú
Xuân là Đô thành. Triều Tây Sơn cũng đóng đô Phú Xuân. Năm Nhâm tuất 1802 Gia Long chính thức lấy Phú
Xuân làm Kinh đô của triều Nguyễn. Lúc đầu tách 3 huyện Hương Trà, Quảng Điền, Phú Vang thuộc phủ
Triệu Phong đặt làm dinh Quảng Đức (tiêu thêm 2 chữ "trực lệ" ở trước để nói ý trực thuộc Kinh sư). Năm
Minh Mệnh 3 (1822) đổi dinh Quảng Đức làm phủ Thừa Thiên (bỏ 2 chữ "trực lệ"). Năm Minh Mệnh 16 (1835)
đặt thêm 3 huyện Phong Điền, Hương Thuỷ, Phú Lộc. Năm Tự Đức 6 (1853) đổi tỉnh Quảng Trị làm đạo
Quảng Trị, đặt thuộc phủ Thừa Thiên. Đời Đồng Khánh như đời Tự Đức (nhưng bỏ danh nghĩa thống hạt đối
với đạo Quảng Trị). Nay là tỉnh Thừa Thiên-Huế.
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5.Tổng Thanh Cần

6-Huyện Phong Điền, 5 tổng:
1.Tổng Vĩnh Xương 2.Tổng Chính Lộc 3.Tổng Phù Trạch 4.Tổng Phù Ninh
5.Tổng Hiền Lương

Nhân số các hạng: 38.798 người. Trong đó:
-Chức sắc: 3.602 người.
-Được miễn sai dịch: 4.128 người.
-Các sắc binh: 9.928 người (lính tuyển: 6.117 người, lính mộ: 3.811 người).
-Chánh nạp:
-Dân: 18.143 người.
-Người có con làm quan hoặc là con cháu của người làm quan và các hạng được miễn dao dịch:
2.997 người.

-Ruộng đất: 72.184 mẫu 2 sào 10 thước 6 phân 8 ly.
-Ruộng: 59.767 mẫu 8 sào 10 thước 7 tấc 4 phân 8 ly.
-Đất: 12.416 mẫu 3 sào 14 thước 3 tấc 2 phân.

-Thuế cả năm:

-Nộp bằng thóc: 51.285 hộc 9 vốc 8 nắm 8 lẻ1 4 nhóm2 9 que3 (đã được chuẩn cho chiếu theo hiện
giá chiết nộp bằng tiền). Trong đó:

Thóc vĩnh quyên4 các hạng: 12.143 hộc 9 thưng 7 vốc 6 nắm 9 lẻ 3 nhóm 7 que.
Thóc ứng trưng5: 39.141 hộc 16 thăng 3 vốc 2 nắm 9 lẻ 1 nhóm 2 que.

-Nộp bằng tiền: 60.356 quan 6 tiền 9 đồng tiền. Trong đó:
Tiền vĩnh quyên các hạng: 19.069 quan 27 đồng tiền.
Thóc ứng trưng: 41286 quan 6 tiền 42 đồng tiền.

Thuế cả năm của các nguồn Tả Trạch, Hữu Trạch, Sơn Bồ, Phù Âu, ¤ Lâu, Thu Lai, Hưng Bình:
-Nộp bằng tiền: 4.400 quan.
-Nộp bằng bạc: 612 lạng 5 tiền 7 phân 6 ly.
-Nộp bằng sản vật:
Sáp ong: 5 cân. Song: 5.000 sợi. Mây: 30.000 sợi.

-Thuế muối, nộp bằng tiền: 360 quan.

-Thuế cả năm của các đầm: An Truyền, Thanh Lam, Hà Trung, Bác Vọng, Lai Hà, An Xuân, La
Bích nộp bằng tiền: 2.935 quan 5 tiền.

-Thuế cả năm của các bến đò: Hương Lang, Cao Đôi, Minh Hương, nộp bằng tiền 1.330 quan.

Phong tục:

Dân trong phủ hạt làm những nghề khác nhau: sĩ, nông, công, thương, đánh cá, đốn gỗ. Dân cả 3
huyện đều có học, nhưng phần lớn cũng chỉ học được nửa chừng rồi phải rẽ ngang [làm các việc khác].
Cũng có người theo học võ, thi đỗ. Những nơi gần biển gần núi thì đất xấu dân nghèo, phần lớn sống

                                                     
1Ngv.: sao , đơn vị tính trọng lượng, 10 toát (nhóm) bằng 1 sao. Khi cân thóc, đơn vị nhỏ hơn hợp (vốc)

thường gọi đến lẻ, tức 10 lẻ = 1 vốc.
2Ngv.: toát , đơn vị trọng lượng thời cổ để tính một số lượng rất nhỏ: 64 hạt thóc = 1 toát; thường gọi là nhóm.
3Ngv.: khuê , đơn vị tính một trọng lượng bằng 10 hạt thóc: sau khi đã lấy ra 1 toát (nhóm), lại dùng cái que

dẹt để chia ra làm mấy phần nữa, thường gọi que.
4Vĩnh quyên : là số thóc, tiền mà những người đáng lẽ thuộc hạng phải đi làm lao dịch theo nghĩa vụ,

nhưng được nộp thóc hoặc tiền để thay thế.
5ứng trưng  (thóc tiền): là thuế nộp bằng thóc hoặc nộp bằng tiền thực thu.
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cần kiệm, chất phác. Miền ven sông thì ruộng đất phì nhiêu. Các việc cưới xin, tang ma, thờ cúng phần
nhiều trọng hậu. Người ở mặt phố thì chuyên nghề buôn bán, chỉ mưu lợi mà ý trung hậu thì có phần
hơi ít. áo quần ăn mặc phần nhiều là trang sức đẹp đẽ. Còn như dân theo Thiên chúa giáo toàn tòng
hoặc gián tòng thì Quảng Điền 7 xã ấp, Hương Thủy 9 xã ấp, Hương Trà 19 xã ấp.

Sản vật:

-Sinh quyến (tục gọi là lụa), tố lăng (tục gọi là tơ) sản ở các xã Vạn Xuân, Kim Luông. Lúa hương
canh sản ở xã An Cựu. Đồ đồng đúc (như các loại nồi, mâm, chậu) xuất ở xã Dương Xuân Thượng (tục
gọi là phường Đúc). Đồ sành gốm xuất ở xã Phúc Tích.

Các mối lợi về ruộng thì nhiều lúa hè, ít lúa thu; đất thì trồng dâu, đay, đậu, dưa, khoai, mía, cau,
mít; núi thì có gỗ tử, các loại gỗ màu, mây; biển thì có cá, tôm, cua, sò hến1 thì nơi nào cũng có, nhưng
cũng không nhiều lắm.

Khí hậu:

Mùa xuân nhiều gió bấc, mưa lạnh, đến tháng 3 mới hơi ấm. Mùa hè nắng nóng. Mùa thu tháng 8,
9, mùa đông tháng 10 thường có bão lụt. Tháng 11, 12 cũng có mưa lạnh. Vụ lúa hè thường cấy ở các
chân ruộng cao: tháng 8 gieo mạ, tháng 10 xuống cấy, tháng 3 năm sau gặt thóc. Chân ruộng thấp thì
tháng 9 gieo mạ, tháng 11 xuống cấy, tháng 4 năm sau gặt thóc. Vụ lúa thu thì tháng 4 gieo mạ, tháng
5 xuống cấy, tháng 8 gặt thóc. Vụ lúa khô thì tháng 6 gieo mạ, tháng 7 xuống cấy, tháng 10 gặt thóc.

Danh thắng:

-Miếu Quan Công: ở huyện Hương Trà.

-Chùa Thánh Duyên: ở huyện Hương Thủy.

Được coi là nơi danh thắng.

Nói:

Phía tây nam phủ hạt có nhiều núi, trong đó có những núi có tên như: núi Ngọc Trản, núi Kim
Phượng ở Hương Trà; núi Ba Trục, núi Huyện Sơn2 ở huyện Quảng Điền; các núi Ngự Bình, Thúy Vân,
Linh Thái, Hải Vân, Tam Thai, Sầm Sơn, Động Lăng, Động Nại, Song Ngư ở huyện Hương Thủy.

Sông:

Sông ngòi trong phủ hạt chằng chịt như mắc cửi. Chỉ kể những con sông lớn thì có các sông như
sông Hương, sông Bồ, sông Lợi Nông, sông Hưng Bình, phá Tam Giang, phá Hà Trung.

Đường đi:

-Một đường quan lộ từ bến sông Hương đi về phía nam, qua các trạm Thừa Nông, Thừa Hóa, Thừa
Lưu, Thừa Phúc đến đèo Hải Vân, giáp giới huyện Hòa Vang tỉnh Quảng Nam, dài 111 dặm, rộng 3
trượng.

-Một đường quan lộ từ cầu Lợi Tế đi về phía bắc, qua hai trạm Thừa An, Thừa Mỹ, giáp giới huyện
Hải Lăng, đạo Quảng Trị, dài 49 dặm rưỡi, rộng 3 trượng.

Ngoài ra, các đường nhỏ xin xem phần ghi về 3 huyện.

                                                     
1Ngv. Huyết bạch cáp .
2Huyện Sơn (núi Huyện): Ngv. không viết chữ Huyện theo cách viết chữ Hán, mà viết theo cách viết chữ Nôm:

bên trên chữ Huyện còn thêm chữ Sơn...
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Huyện Hương Trà

Huyện Hương Trà kiêm nhiếp huyện Phú Vang.

Hương Trà1 là huyện thống hạt thuộc phủ Thừa Thiên. Huyện lỵ đóng ở địa phận xã Bao Vang tổng
Vĩnh Trị. (Nguyên trước đặt làm 2 huyện: huyện Hương Trà đặt huyện lỵ ở địa phận xã An Hòa, huyện
Phú Vang đặt huyện lỵ ở địa phận xã Phổ Trì. Năm Tự Đức thứ 4 (1851) vâng mệnh hợp làm một
huyện. Năm Tự Đức 18 (1865) di chuyển huyện lỵ đến địa phận xã Bao Vang).

Huyện đường lợp ngói, có 3 gian 2 chái, xung quanh trồng rào tre. Đông tây mỗi chiều đều dài 13
trượng 3 thước; nam bắc mỗi chiều đều rộng 13 trượng 7 thước. Nhà học xá ở xã Thế Lại Thượng, 3
gian 2 chái, lợp tranh.

Huyện hạt phía đông giáp biển lớn, phía tây giáp núi, phía nam giáp huyện Hương Thủy, bắc giáp
huyện Quảng Điền.

Đông tây cách nhau hơn 31 dặm. Nam bắc cách nhau hơn 27 dặm.

Hai huyện Hương Trà, Phú Vang gồm 12 tổng, 185 xã, thôn, ấp, giáp.

Huyện Hương Trà:

6 tổng, gồm 94 xã, thôn, ấp, giáp:

1-Tổng Phú Xuân, 28 xã, ấp:
1.Xã Phú Xuân 2.Xã Thế Lại Thượng 3.Xã Thế Lại Hạ 4.Xã Thọ Hàm
5.Xã An Mỹ 6.Xã An Quán 7.Xã Xuân Dương 8.Xã Thạc Lại
9.Xã Đốc Sơ 10.Xã Trạc Linh 11.Xã Bao Mỹ 12.Xã Đức Bưu
13.Xã Dương Xuân 14.Xã Lễ Khê 15.Xã La Khê 16.Xã Tân An
17.Xã Bồi Thành 18. Xã An Hội 19.ấp Xuân An
20.ấp Doanh Thị Thượng 21.ấp Doanh Thị Hạ 22.ấp Đặng Thị Trung
23.ấp Trung Bộ 24.ấp Tả Chí 25.ấp Đông Trì Thượng
26.ấp Đông Trì Trung 27.ấp Đông Trì Hạ 28.ấp Lạc Hộ

2-Tổng An Ninh, 11 xã, ấp:
1.Xã An Ninh Thượng 2.Xã An Ninh Hạ 3.Xã An Vân 4.Xã An Hòa
5.Xã Trúc Lâm 6.Xã Kim Long 7.Xã Xuân Hòa 8.Xã Vạn Xuân
9.Xã Lựu Bảo 10.ấp An Vân Thượng 11.ấp Nội Bình

3-Tổng Long Hồ, 18 xã, thôn, ấp:
1.Xã Long Hồ 2.ấp Ngọc Hồ 3.Xã La Chử 4.Xã Phụ ổ
5.Xã Khuê Chử 6.Xã Thanh Chử 7.Xã Bồn Trì 8.Xã Bồn Phố
9.Xã An Lưu 10.Xã Cổ Bưu 11.Xã Xước Dụ 12.Xã Hải Cát
13.Thôn Dương Hòa Hạ 14.Xã Định Môn 15.ấp An Bằng
16.ấp Thạch Hãn 17.ấp An Tiên 18.Thôn Dương Hòa Thượng

4-Tổng Phú ốc, 9 xã, thôn:
1.Xã Phú ốc 2.Xã Liễu Cốc Thượng 3.Xã Liễu Cốc Hạ 4.Xã Sơn Công Thượng
5.Thôn Long Khê 6.Xã An Đô 7.Xã Lại Bằng 8.Xã Văn Xá

                                                     
1Huyện Hương Trà: Đời Trần Hồ là đất 3 huyện Sạ Lệnh , Bồ Đài , Bồ Lãng . Thời thuộc

Minh gồm cả vào châu Hoá. Năm Quang Thuận 10 (1469) bắt đầu đặt tên huyện Kim Trà  thuộc phủ
Triệu Phong thuộc Thuận Hoá thừa tuyên. Đời chúa Nguyễn Hoàng kiêng huý đồng âm chữ Kim  (Nguyễn
Kim, cha Nguyễn Hoàng), đổi là huyện Hương Trà . Năm Minh Mệnh 3 (1822) đặt thuộc phủ Thừa
Thiên. Năm Minh Mệnh 16 (1835) tách đất 5 tổng của Hương Trà để lập các huyện mới. Nay phần lớn vẫn
thuộc huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên-Huế.
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9.Xã Lai Thành

5-Tổng Hương Cần, 9 xã, giáp:
1.Xã Hương Cần 2.Xã Cổ Lão 3.Xã Dương Sơn 4.Xã Xuân Đài
5.Giáp Tây xã Triều Sơn 6.Xã An Thuận 7.Xã Vân Cù
8.Xã Thanh Lương 9.Xã Tiên Lộc

6-Tổng Vĩnh Trị, 19 xã, giáp:
1.Xã Vĩnh Trị 2.Xã Thai Dương Thượng 3.Xã Thai Dương Hạ
4.Giáp Đông xã Vân Quật 5.Giáp Thượng xã Vân Quật 6.Xã An Lai
7.Giáp Đông xã Tiền Thành 8.Giáp Thượng xã Tiền Thành
9.Xã Thanh Hà 10.Xã Thanh Phúc 11.Xã Hỉ Du 12.Xã Thuận Hòa
13.Xã An Phú 14.Giáp Đông xã Triều Sơn 15.Giáp Nam xã Triều Sơn
16.Giáp Trung xã Triều Sơn 17.Xã Bao Vinh 18.Xã Minh Hương 19.Xã Thủy Tú

Nhân số các hạng: 8.242 người. Trong đó:
-Chức sắc: 911 người.
-Miễn sai dịch: 833 người.

-Các sắc binh: 2.317 người.
Lính tuyển: 1.228 người.
Lính mộ: 1.089 người

-Chánh nạp:

-Dân: 3.323 người.

-Người có con làm quan hoặc là con cháu của người làm quan và các hạng miễn lao dịch: 858 người.

Ruộng đất: 13.246 mẫu 1 sào 10 thước 6 tấc 3 phân. Trong đó:
-Ruộng: 10.209 mẫu 7 sào 8 thước 9 tấc 1 phân.
-Đất: 3.036 mẫu 4 sào 1 thước 7 tấc 2 phân.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng thóc: 9.947 hộc 4 thưng 8 vốc 6 nhóm 4 lẻ. Trong đó:
Thóc vĩnh quyên: 3.071 hộc 20 thưng 3 vốc 4 nắm 2 nhóm 1 lẻ.
Thóc ứng trưng: 6.875 đấu 10 thưng 4 vốc 5 nắm 8 nhóm 4 lẻ.

-Nộp bằng tiền: 11.634 quan, 6 tiển mạch, 39 đồng tiền. Trong đó:
Tiền vĩnh quyên các hạng: 3.624 quan 4 tiền 55 đồng tiền.
Tiền ứng trưng: 8.010 quan 44 đồng tiền.

Huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang1 có 6 tổng, gồm 91 xã, thôn, ấp, giáp:

1-Tổng Mậu Tài, 17 xã, thôn:
1.Xã Mậu Tài 2.Xã Vĩnh Lộc 3.Xã Võng Trì 4.Xã Thanh Tiên

                                                     
1Huyện Phú Vinh  (đọc: Phú Vang): Đời Trần-Hồ là đất 3 huyện Lợi Bồng , Tư Dung  và

Thế Vinh  thuộc châu Hoá. Thời thuộc Minh hợp cả làm huyện Sĩ Vinh . Năm Quang Thuận 10
(1469) đời Lê Thánh Tông đổi làm huyện Tư Vinh  thuộc phủ Triệu Phong. Đầu đời chúa Nguyễn
Hoàng đổi gọi là huyện Sủng Vinh , sau đổi là Phú Vinh . Đầu đời Gia Long đặt thuộc dinh
Quảng Đức, từ năm Minh Mệnh 3 (1822) đặt thuộc phủ Thừa Thiên. Năm Minh Mệnh 16 (1835) trích 6 tổng
huyện Phú Vang lập huyện mới. Nay chủ yếu vẫn là đất thuộc huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên-Huế.
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5.Xã Tiên Nén 6.Xã Triêm Ân 7.Xã Thế Lộc 8.Xã La ỷ
9.Xã Vĩnh Lại 10.Xã Lại ân 11.Xã Giang Triều 12.Xã Hòa An
13.Xã Hải Trình 14.Xã Quy Lai 15.Thôn Thanh Đàm 16.Xã Mai Xuân
17.Xã Diên Trường

2-Tổng Dương Nỗ, 13 xã, ấp, giáp:
1.Xã Dương Nỗ 2.Xã Phù An 3.Xã Phú Khê 4.Xã Thạch Căn
5.Giáp Đông xã Nam Phố 6.Giáp Nam xã Nam Phố
7.Giáp Tây xã Nam Phố 8.Giáp Trung xã Nam Phố
9.Giáp Thượng xã Nam Phố 10.Xã Lưu Khánh 11.Xã Phổ Trì
12.Xã Phao Võng 13.Xã Quảng Cư

3-Tổng Đường Anh, 15 xã, ấp, giáp:
1.Xã Đường Anh 2.Xã Lại Thế 3.Xã Thanh Lam 4.Xã An Lưu
5.Xã Vinh Vệ 6.Xã Chiết Pha 7.Giáp Thượng xã Dưỡng Mông
8.Xã Phúc Linh 9.Xã Đông Hồ 10.Xã Diên Đại 11.Xã An Bảo
12.Xã Diễn Phái 13.Xã Vi Dã 14.Xã Bình Lục 15.ấp Thượng An Hạ

4-Tổng Sư Lỗ, 16 xã, thôn, ấp, giáp:
1.Xã Sư Lỗ Thượng 2.Xã Tây Hồ 3.Xã Hòa Đa 4.Xã Lê Xá
5.Xã Khê Xá 6.Xã Lương Lộc 7.Giáp Đông xã Văn Giang
8.Giáp Tây xã Văn Giang 9.Giáp Trung xã Văn Giang
10.Xã Đồng Dần 11.Thôn Thanh Lam Bồ 12.Thôn Thanh Lam Trung
13.Xã Phú Thái 14.ấp Mộc Đức 15.Thôn An Lưu 16.ấp An Lưu

5-Tổng Quảng Xuyên, 13 xã, ấp:
1.Xã Quảng Xuyên 2.Xã Lương Viện 3.Xã Viễn Trình 4.Xã Ba Lăng
5.Xã Xuân ổ 6.Xã An Truyền 7.Xã Triều Thủy 8.ấp Mộc Trụ
9.ấp Trừng Hà 10.ấp Diêm Tụ 11.ấp Hà Nhuận 12.ấp Thọ Vực
13.ấp Thủy Bạn

6-Tổng Kế Mỹ, 17 xã, thôn, ấp, giáp:
1.Xã Kế Sung 2.Xã Cự Lại 3.Xã An Dương 4.Thôn Diên Lộc
5.ấp Phương Diên 6.ấp Thanh Dương 7.ấp Mai Vịnh 8.ấp Khánh Mỹ
9.ấp Đường Xiên 10.ấp Kế Đăng 11.ấp Tân Sa 12.ấp Hà Thanh
13.ấp Hà áo 14.ấp Hòa Quân  15.ấp An Bằng
16.ấp Nghiã Lập 17.Giáp Hạ xã Dưỡng Mông

Nhân số: 7.243 người. Trong đó:
Chức sắc: 679 người.
Miễn sai dịch: 980 người.

Các sắc lính: 1803 người.
-Lính tuyển: 1.185 người.
-Lính mộ: 618 người.

Chánh nạp:

Dân: 3.177 người.

-Người có con làm quan hoặc là con cháu của người làm quan và các hạng miễn dao dịch: 866
người.

Ruộng đất: 14.183 mẫu 2 sào 10 thước 7 tấc 8 phân 2 ly. Trong đó:
-Ruộng: 12.555 mẫu 4 sào 4 thước 5 phân 2 ly.



Đồng khánh địa dư chí Phủ Thừa Thiên

1421

-Đất: 1.627 mẫu 8 sào 6 thước 7 tấc 3 phân.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng thóc: 10.201 hộc 2 thăng 8 vốc 2 nắm 3 nhóm 4 lẻ. Trong đó:
-Thóc vĩnh quyên: 2.329 hộc 9 vốc 5 nắm 5 nhóm 2 lẻ 4 que.
-Thóc ứng trưng: 7.871 hộc 19 thăng 2 vốc 7 nắm 1 lẻ 4 khuể.

-Nộp bằng tiền: 10.926 quan 2 tiền 20 đồng tiền. Trong đó:
-Tiền vĩnh quyên các hạng: 3.788 quan 1 tiền 51 đồng tiền.
-Tiền ứng trưng: 7.138 quan 29 đồng tiền.

Phong tục:

Hai huyện đều có văn học, nhưng dân phần đông làm nghề nông, nghề dâu tằm thì cũng có. Dân
các vùng xung quanh kinh thành có mặt phố thì làm nghề công thương, quần áo ăn mặc có phần xa
hoa. Dân ở ven biển, ven núi đồ dùng ăn mặc kiệm ước. Tháng ba khi lúa vụ hè trổ bông thì giết gà mổ
lợn làm lễ tế Thần Nông (tục gọi là cầu bông). Vào thu (tức khoảng tháng bảy, tháng tám) mở hội thi
để tế thần, dâng lợn hoặc bò và ca hát. Hàng năm ba ngày Tết thân thích bè bạn đi lại thăm viếng nhau,
làm lễ bái yết ở nhà thờ. Nghi lễ cưới xin tang ma thì làm tùy theo hoàn cảnh. Các nơi theo Thiên chúa
giáo, toàn tòng có các xã, ấp, thôn, giáp: Dương Sơn, Ngọc Hồ, Thạch Hãn; gián tòng theo lương ít
theo đạo nhiều có ấp An Vân Thượng; theo lương nhiều theo đạo ít thì có các xã, ấp, thôn, giáp: Sơn
Công, Thanh Lương, Hương Cần, Đốc Sơ, Triều Sơn Trung, Vạn Xuân, Kim Long, Phú Xuân, Thạc
Lại, Dương Hòa, An Truyền, An Lưu, Sư Lỗ Thượng, Ba Lăng, Cự Lại.

Sản vật:

Lúa vụ hè nhiều, lúa vụ thu ít. Huyện Hương Trà thì có hai tổng Long Hồ, Phú ốc đất đai khô cằn,
dân trồng xen mía, bông, đậu. Huyện Phú Vang thì hai tổng Quảng Xuyên, Kế Mỹ là vùng đất cát
trắng, phần nhiều trồng khoai, sắn. Hai xã Kim Long, Vạn Xuân dân theo Thiên chúa giáo, am tường
nghề dệt tố lăng (tục gọi là tía), sinh quyến (tục gọi là lụa đạo). Còn như cá, tôm, cua, trai biển đều có
ở vùng biển.

Khí hậu:

Tháng giêng, tháng hai thường có gió bấc, mưa lạnh. Các tháng 4, 5, 6 ít mưa, tạnh ráo, gió nam
thổi mạnh, khí trời nóng bức. Tháng tám, tháng chín nổi gió đông, mưa lụt. Mùa đông gió bấc mưa
phùn, khí trời lạnh rét.

Nói:
-Núi Ngọc Trản.

-Nói Kim Phông.

Đều ở phía nam huyện lỵ (ở địa phận xã Hải Cát).

Sông:
-Một sông từ thôn Dương Hòa đến bến sông Hương, dài 42 dặm.

-Một sông từ bến sông Hương đến cửa biển Thuận An, dài 40 dặm rưỡi.

-Một sông từ cửa biển Thuận An đến ấp Hà úc, dài 38 dặm.

-Một sông từ xã Mai Xuân đến trạm Thuận Điềm, dài 6 dặm rưỡi.

Danh thắng:

Trong huyện hạt có vài nơi danh thắng như:

-Miếu Quan Thánh: ở xã Trạc Linh, gặp năm hạn hán hoặc trong dân gian có việc gì đến miếu cầu
đảo xin xăm đều được ứng nghiệm. Vào tháng 5 (ngày 13), tháng 6 (ngày 23) là ngày thánh đản, dân
mở hội tế có ca hát một hai ngày. Miếu được coi là một nơi danh thắng trong bản huyện.
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Đường đi:

-Một đường quan lộ từ cầu Trường Lợi đi đến bến đò Phú ốc, dài 22 dặm.

-Một đường từ cầu Tịnh Tế đi đến bến đò xã Thai Dương Hạ, dài 22 dặm rưỡi.

-Một đường từ chợ Gia Lạc đi đến trạm Thuận Điềm, dài 7 dặm rưỡi.

-Một đường từ cầu Lợi Tế đi đến ấp An Bằng, dài 28 dặm rưỡi.

-Một đường từ bến đò xã Thế Lại Thượng đi đến bến đò ngang xã Xuân Dương, dài 3 dặm.

-Một đường từ cầu Đông Gia đi đến ngã ba xã An Quán, dài 2 dặm rưỡi.

-Một con đường từ cầu Gia Hội đi đến bến đò ngang xã Xuân Dương, dài hơn 3 dặm.

Huyện Hương Thủy

Hương Thuỷ1 là huyện thống hạt thuộc phủ Thừa Thiên, kiêm nhiếp huyện Phú Lộc.

Nguyên trước đây đặt thành hai huyện: huyện lỵ huyện Hương Thủy ở địa phận xã Thần Phù,
huyện lỵ huyện Phú Lộc ở địa phận xã Sư Lỗ Đông. Năm Tự Đức thứ 4 (1851) hợp lại làm một huyện.

Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Thần Phù, tổng Lương Văn; trước mặt là đường quan lộ, sau lưng là núi
Song Ngư; phía đông nam tiếp liền với nhà học đường của huyện; phía tây bắc giáp với khu dân cư xã
sở tại, trồng tre khóm2 làm hàng rào.

Huyện hạt phía đông giáp biển, phía tây giáp núi, phía nam giáp núi Hải Vân và địa giới huyện Hòa
Vang tỉnh Quảng Nam, phía bắc giáp sông Hương.

Đông tây cách nhau 10 dặm. Nam bắc cách nhau 111 dặm.

Hai huyện Hương Thủy và Phú Lộc có 9 tổng, gồm 145 xã, thôn, ấp, sách, man.

Huyện Hương Thủy 5 tổng, 57 xã, thôn, ấp, giáp, man:

1-Tổng Cư Chánh, 20 xã, thôn, ấp:
1.Xã Cư Chánh 2.Xã Nguyệt Biều 3.Xã Lương Quán 4.Xã Bằng Lãng
5.ấp An Ninh 6.ấp Dã Khê 7.ấp Kim Long 8.ấp Châu Chử
9.ấp Bình An 10.Thôn Vi Dã Thượng 11.ấp Vũ Xá 12.Xã Phúc Quả
13.ấp Kiên Trung 14.Xã Dương Phẩm 15.ấp Dương Phẩm Thượng
16.Xã Thụ Lộc 17.ấp An Tân 18.ấp Khánh Lộc
19.Xã Dương Xuân Thượng 20.Xã Dương Xuân Hạ

2-Tổng An Cựu, 5 xã:
1.Xã An Cựu 2.Xã Vân Dương 3.Xã Vân Thê 4.Xã Công Lương
5.Xã Xuân Hòa

3-Tổng Dã Lê, 4 xã, giáp:
1.Xã Dã Lê 2.Xã Dã Lê Thượng 3.Giáp Chính xã Thanh Thủy
4.Giáp Thượng xã Thanh Thủy

4-Tổng Lương Văn 12 xã, thôn, ấp:
1.Xã Lương Văn 2.Xã Thần Phù 3.Xã Phù Bài 4.Xã Lang Xá
5.ấp Thạch Hà 6.ấp Hoàng An 7.ấp Tân Tô 8.Xã Tô Đà

                                                     
1Huyện Hương Thuỷ : Huyện thành lập từ năm Minh Mệnh 16 (1835) do đất tách từ 2 huyện Hương Trà

và Phú Vang. Nay là huyện Hương Thuỷ tỉnh Thừa Thiên-Huế.
2Ngv. trúc tùng .
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9.Thôn Thanh Lam Thượng 10.Xã Chiết Pha Hạ
11.ấp Phương Lam Đông 12.ấp Phương Lam Tây

5-Tổng Võng Nhi, 16 thôn, ấp, giáp, mạn:

(đều ở trên mặt nước, không có đất đai).
1.Thôn Quảng Tế 2.Thôn Trọng Đức 3.Giáp Thượng thôn Miêu Nha
4.Giáp Trung thôn Miêu Nha 5.Giáp Đông thôn Miêu Nha
6.Giáp Hạ thôn Miêu Nha 7.Thôn Trung An 8.Mạn Giang Hồ
9.Thôn Phụ Quảng 10.Thôn Xuân Hồi 11.Thôn Chính Quảng
12.Thôn Nghĩa Quán 13.ấp Tân Thủy 14.Thôn An 15.Thôn An Thượng
16.Thôn Kinh Dân

Dân số: 6.628.
-Chức sắc: 603 người.
-Miễn sai dịch: 530 người.

-Các sắc binh: 2.259 người.
Lính giản: 785 người.
Lính mộ: 1.474 người.

-Chánh nạp:

Dân: 2.813 người.

Người có con làm quan hoặc là con cháu của người làm quan và các hạng miễn dao dịch: 423
người.

Ruộng đất:. 11.716 mẫu 5 thước 1 tấc 3 phân 8 ly. Trong đó:
-Ruộng: 9.716 mẫu 3 thước 7 tấc 4 phân 8 ly.
-Đất: 2.716 mẫu 1 thước 3 tấc 9 phân.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng thóc: 7.513 hộc 4 thăng 2 vốc 7 nắm 1 nhóm. Trong đó:
Thóc vĩnh quyên các hạng: 1949 hộc 25 thăng 9 vốc 2 nắm 7 nhóm 4 lẻ.
Thóc ứng trưng: 5563 hộc 4 thưng 3 vốc 4 nắm 3 nhóm 6 lẻ.

-Nộp bằng tiền: 9.378 quan 4 tiền 38 đồng tiền. Trong đó:
Tiền vĩnh quyên các hạng: 2.879 quan 5 tiền.
Tiền ứng trưng: 6.498 quan 9 tiền 38 đồng tiền.

Huyện Phú Lộc1 4 tổng, 88 thôn, xã, ấp, giáp, sách:

1-Tổng An Nông,19 xã, thôn, ấp:
1.Xã An Nông 2.Xã La Hào 3.ấp An Thạch 4.ấp Phúc Lâm
5.ấp An Cừ 6.ấp Phú Xuân 7.ấp La Sơn 8.ấp Thọ Hàm
9.ấp Phúc Trạch 10.Thôn Bao Vang Hạ 11.ấp Phú Mỹ 12.Xã Nam Phố Hạ
13.Thôn Nam Phố Cần 14.Thôn Xuân Lai 15.ấp Hà Chiêu Nam Phố
16.ấp An Phú Hạ 17.ấp An Phú Thượng 18.Xã Bàn Môn 19.Xã Phú Môn

2-Tổng Lương Điền, 31 xã, thôn, ấp, giáp, sách:
1.Giáp Thượng xã Lương Điền 2.Giáp Đông xã Lương Điền
3.Xã Sư Lỗ Đông 4.Xã Vĩ Dạ Hạ 5.ấp Quý Lộc La Chử 6.ấp Đồng Dần
7.ấp Tiên Non Phụ ổ 8.ấp Thái Bình Dã Lê 9.ấp Mỹ An Vi Dã 10.ấp La Chử Hạ

                                                     
1Huyện Phú Lộc : Huyện thành lập từ năm Minh Mệnh 16 (1835) do đất tách từ 2 huyện Hương Trà và

Phú Vang. Nay là huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên-Huế.
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11.ấp Khuê Chử 12.ấp Tế Xuân 13.ấp Phú Sủng 14.ấp Bạch Thạch
15.ấp Hoàn Lương 16.Thôn Đông Kiều 17.ấp Trung An 18.Xã Cao Đôi
19.ấp Cao Đôi 20.Sách Cao Đôi 21.ấp Võng Trì 22.ấp Trúc Đăng
23.ấp Hòa Bình 24.Xã Gia Cốc 25.Thôn Mậu Lâm 26.ấp An Mỹ
27.Thôn Thiện Loại 28.ấp Lương Năng 29.ấp Lương Tri 30.ấp Lương Sơn
31.ấp Mỹ Thành

3-Tổng Diêm Trường, 16 xã, thôn, ấp:
1.Xã Diêm Trường 2.Xã Phụng Chính 3.ấp Mỹ Lợi 4.ấp Mỹ ¸
5.Thôn Đông Dương 6.Thôn Nam Trường 7.ấp Đan Chế 8.Xã Vinh Hòa
9.Xã Lỗ Sà 10.ấp Phụ An 11.Xã Hà Trung 12.ấp Hà Trữ
13.ấp Hòa An 14.ấp Đông Am 15.Xã Nghi Giang 16.ấp Lương Viện

4-Tổng An Cư, 22 thôn, ấp, sách:
1.ấp An Cư 2.ấp Lập An 3.Sách Mỹ Gia 4.ấp Phú Gia
5.ấp Thổ Sơn 6.ấp Trung Kiền 7.Thôn Thủy Dương 8.ấp Tây Hồ Hạ
9.ấp Phú Hải 10.ấp Bình An 11.ấp Đông An 12.Thôn Cảnh Dương
13.ấp Phúc Tượng 14.Sách Thủy Cam 15.ấp Bái Đáp 16.ấp Thủy An
17.ấp Phú Xuyên 18.ấp Phú Cường 19.ấp Phúc Lộc 20.ấp Tân An
21.ấp Thạch Bàn 22.ấp Sơn Lĩnh

Dân số: 3.029 người. Trong đó:
-Chức sắc: 170 người.
-Miễn sai dịch: 421 người.

-Các sắc binh: 640 người.
Lính tuyển: 543 người.
Lính mộ: 97 người.

-Chánh nạp:

Dân: 1.643 người.

-Người có con làm quan hoặc là con cháu của người làm quan và các hạng miễn dao dịch: 153
người.

Ruộng đất: 10.564 mẫu 8 sào 11 thước 1 tấc 2 phân 8 ly. Trong đó:
-Ruộng: 9.829 mẫu 6 sào 4 thước 9 tấc 5 phân 8 ly.
-Đất: 1.635 mẫu 2 sào 6 thước 1 tấc 7 phân.

Thuế cả năm:.

-Nộp bằng thóc: 6337 hộc 14 thăng 4 vốc 6 nắm 2 nhóm 1 lẻ 1 que.

Trong đó:
Thóc vĩnh quyên các hạng: 395 hộc 12 thăng 8 vốc 7 nắm 8 nhóm 8 lẻ 8 que.
Thóc ứng trưng: 5.942 hộc 11 thăng 5 vốc 8 nắm 3 nhóm 2 lẻ 3 que.

-Nộp bằng tiền: 7.126 quan 9 tiền 23 đồng tiền. Trong đó:
Tiền vĩnh quyên các hạng: 1.419 quan 7 tiền 45 đồng tiền.
Tiền ứng trưng: 5.707 quan 1 tiền 38 đồng tiền.

Phong tục:
Phong tục của dân hai huyện chất phác, phần nào có văn học, theo các nghề sĩ, nông, công, thương,

đánh cá, đốn củi không giống nhau. Nhưng phần đông là làm nghề nông. Trước khi cấy phải tát nước
vào ruộng rồi mới xuống cấy, sau khi cấy lại phải tát nước để nuôi cây lúa mạ. Nam nữ gọi nhau thì
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đáp “dạ”, đáp “hử”. Người dân suốt ngày từ sáng đến tối ở ngoài đồng, cật lực làm việc nông như vậy.
Duy chỉ có xã Dã Lê tổng Dã Lê đàn bà con gái có nghề đan rèm trúc; người ở ấp Mỹ Lợi tổng Diêm
Trường thì giọng nói giống như tiếng Quảng Nam. Còn các việc cưới xin, tang ma, thờ cúng thì tuỳ
theo hoàn cảnh mà làm. áo quần ăn mặc và đồ dùng đều có phần giản dị. Theo Thiên chúa giáo toàn
tòng thì có ấp Phúc Quả tổng Cư Chính; gián tòng thì các xã ấp Dương Xuân Hạ, Dương Phẩm, Vũ Xá
tổng Cư Chính và các xã An Cựu, Vân Dương tổng An Cựu; xã Phú Môn tổng An Nông, xã Bình An
tổng An Cư.

Sản vật:

Nhiều lúa hè, ít lúa thu. Đất đai thích hợp trồng khoai, sắn, đậu, mít, cau, chuối nên nơi nào cũng
có. Duy xã An Cựu có giống lúa hương canh, thôn Nam Phố Cần có cây tiên thậm1, ấp An Cư có sò
huyết, ấp Phụ An có sò trắng, đều là vật thổ sản nhưng cũng không nhiều. Vùng khe suối ở ấp Bạch
Thạch hàng năm vào tháng 6, tháng 7 có chim cưu xanh bay đến, người ta đặt bẫy bắt, nấu cháo bán
cho khách đi đường, tục gọi là Quán cháo cưu.

Khí hậu:

Mùa xuân gió bấc, mưa phùn, hơi lạnh; từ trung tuần tháng ba trở đi bắt đầu tạnh ráo. Mùa hè gió
nam, rất nóng nực. Mùa thu tháng 8, tháng 9; mùa đông tháng 10 gió bắc thường về, mưa lụt. Các
tháng 11, 12 phần nhiều là mưa gió lạnh rét.

Danh thắng:

Đầu đời quốc triều (Nguyễn) đã từng vâng mệnh xây chùa trên núi Thúy Vân. Đời Minh Mệnh
vâng mệnh trùng tu chùa trên nền chùa cũ, đặt tên là chùa Thánh Duyên. Phía trên chùa có gác (gọi
là gác Đại Từ ), có đình (gọi là đình Tiến Sảng ), có tháp (gọi là tháp Điều Ngự ); phía dưới chùa có
hành cung để vua dừng nghỉ khi vua đến viếng chùa. Gần chùa là ấp Đông Am và khu dân cư phường
Hà Trung. Núi Linh Thái trấn giữ ở phía bắc, phá Hà Trung quành qua phía trước. Non cao nước xanh
vắng lặng, cũng là một nơi danh thắng ở đất Thần Châu2 vậy.

Nói:

Phía tây nam huyện có nhiều núi. Các núi ở phía bờ nam sông Hương có các lăng tẩm của quốc
triều.

-Núi Ngự Bình: hướng vào phía nam cổng thành, hình dáng giống bức bình phong, cho nên được
đặt tên ấy. Trên núi trồng thông, cho nên lại có tên là núi Tùng Lĩnh.

-Núi Hải Vân: giáp tỉnh Quảng Nam, trên đỉnh núi có đặt cửa ải, trên cửa ải có 6 chữ lớn khắc vào
đá: “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” (Cửa ải hùng tráng bậc nhất trong thiên hạ).

-Núi Linh Thái: gần cửa tấn Tư Hiền, bên phía bắc giống hình con rùa, trên đỉnh có ngôi tháp cổ
bốn mặt khắc hình người Thượng, từ xưa vẫn truyền là do chúa Chiêm Thành cho dựng.

-Núi Tam Thai: ở phía nam gần núi Ngự Bình.

-Núi Sầm Sơn, núi Động Lăng, núi Động Nại (ở giáp Thượng xã Thanh Thủy), núi Song Ngư gần
với phía tây huyện lỵ, đều là những núi danh tiếng.

Sông:

-Đường sông ở phía đông bắc huyện chằng chịt như mắc cửi. Duy có sông Lợi Nông bắt nguồn từ
sông Hương đổ vào phá Hà Trung, chảy qua sơn phận các núi Thúy Vân, Linh Thái, đổ ra cửa biển Tư
Hiền. Từ khi vâng mệnh quốc triều cho đào sông này, các khe nhỏ trong núi đều chảy đổ vào, dòng

                                                     
1Tiên thậm, loài cây có quả ngọt, chưa rõ gọi là cây gì. Kinh Thi có câu: Thực ngã tang thậm, hoài ngã hảo âm

(Ăn quả tang thậm của ta, nhớ giọng nói ngọt ngào của ta) là quả này.
2Thần Châu, mỹ từ chỉ Kinh đô Huế.
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nước có chỗ để chứa, tháo, rất có lợi cho nhà nông, cho nên gọi tên là sông Lợi Nông. Sông này bắt
nguồn từ sông Hương, chảy đến phá Hà Trung, dài 38 dặm rưỡi.

-Một dòng sông chảy từ Thuận Trực đến Thúy Vân, dài 30 dặm.

-Một dòng sông chảy từ Thúy Vân đến Tư Hiền, dài 7 dặm.

-Một dòng sông chảy từ Thúy Vân đến giáp xã Hà úc huyện Phú Vang, dài 15 dặm.

-Sông Hưng Bình chảy từ ấp Phú Sủng đến phá Hà Trung, dài 20 dặm.

Đường đi:

-Một đường thiên lý từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến giáp bến đò ngang ở bến Thủy Sư (Thuỷ Quân)
ở sông Hương, dài 13 dặm rưỡi.

-Một đường thiên lý từ huyện lỵ đi về phía nam, đến Hải Vân quan, giáp giới huyện Hòa Vang tỉnh
Quảng Nam, dài 97 dặm rưỡi.

-Một đường nhỏ từ bến đò xã Dương Xuân Thượng (tục gọi là Trường Súng) đến thôn Vi Dã
Thượng, dài 21 dặm rưỡi.

-Một đường nhỏ từ bến đò xã Dương Xuân Thượng (tục gọi là Trường Súng) đến đàn Nam Giao,
dài 3 dặm rưỡi.

-Một đường nhỏ từ bến Ngự đến đàn Nam Giao, dài 2 dặm rưỡi.

-Một đường nhỏ từ đàn Nam Giao đến Khiêm Cung, dài 2 dặm rưỡi.

-Một đường nhỏ từ bến đò xã Cư Chính (tục gọi bến Than) đến đàn Nam Giao, dài 4 dặm rưỡi.

-Một đường nhỏ từ bến đò xã Dương Xuân Thượng (tục gọi là Trường Súng) đến hành cung Thuận
Trực, dài 39 dặm.

-Một đường nhỏ từ núi Thúy Vân đến cửa tấn Tư Hiền, dài 8 dặm.

-Một đường nhỏ từ cửa tấn Tư Hiền đến tấn Cảnh Dương, dài 20 dặm.

-Một đường nhỏ từ cửa tấn Cảnh Dương đến cửa tấn Chu Mãi, dài 2 dặm rưỡi.

-Một đường nhỏ từ cửa tấn Chu Mãi đến cửa tấn Hải Vân, dài 20 dặm.

Huyện Quảng Điền

Huyện Quảng Điền1 là huyện thống hạt thuộc phủ Thừa Thiên; kiêm nhiếp huyện Phong Điền.
(Trước đây đặt làm hai huyện: huyện lỵ Quảng Điền đóng ở địa phận giáp Đông xã Bác Vọng, huyện
lỵ Phong Điền đóng ở địa phận xã Ưu Đàm; năm Tự Đức thứ 4 (1851) vâng mệnh hợp làm một huyện).

Huyện lỵ đóng tại xã Hạ Lang tổng Hạ Lang, nhà tranh ba gian hai chái, hướng đông nam, xung
quanh trồng rào tre; đông tây mỗi chiều đều dài 12 trượng 4 thước; nam bắc mỗi chiều đều dài 12
trượng 3 thước. Nhà học xá ba gian hai chái, lợp tranh.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Hương Trà, phía tây giáp vùng rừng, phía nam giáp giới huyện
Hương Trà, phía bắc giáp biển lớn; phía đông nam giáp huyện Hương Trà, phía tây nam giáp vùng
rừng, phía đông bắc giáp biển lớn, phía tây bắc giáp giới đạo Quảng Trị.

Đông tây cách nhau 40 dặm rưỡi. Nam bắc cách nhau hơn 27 dặm.

                                                     
1Huyện Quảng Điền : Đời Trần-Hồ và thời thuộc Minh là huyện Trà Kệ thuộc châu Hoá. Đầu đời Lê

đổi là huyện Đan Điền  thuộc phủ Triệu Phong. Đầu đời Nguyễn đổi là huyện Quảng Điền, vẫn thuộc
phủ Triệu Phong. Năm Minh Mệnh 3 (1822) đổi thuộc phủ Thừa Thiên. Năm Minh Mệnh 16 (1835) cắt 2 tổng
sang huyện Phong Điền. Nay vẫn là huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên-Huế.
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Hai huyện Quảng Điền và Phong Điền có 10 tổng, gồm 104 xã, thôn, ấp, giáp, phường:

Huyện Quảng Điền 5 tổng, gồm 59 xã, thôn, ấp, giáp:

1-Tổng Hạ Lang, 13 xã, thôn, ấp, giáp:
1.Xã Hạ Lang 2.Xã Hà Cảng 3.Xã Phú Lễ 4.Xã Lai Xá
5.Thôn Đức Trọng Hạ 6.Xã Đồng Bào 7.Xã Xuân Tùy
8.Giáp Tây xã Bác Vọng 9.Giáp Đông xã Bác Vọng
10.Xã Cổ Tháp 11.ấp Cổ Tháp 12.ấp Hà Lạc 13.ấp Hà Đồ

2-Tổng Khuông Phù, 11 xã, ấp:
1.Xã Khuông Phù 2.Xã An Gia 3.ấp Uất Mậu 4.Xã Thủ Lễ
5.Xã Thạch Bình 6.Xã Tráng Lực 7.Xã Thành Công 8.Xã Lãnh Thủy
9.Xã An Lộc 10.ấp Cương Gián Đông 11.ấp Cương Gián Tây

3-Tổng An Thành, 11 xã, ấp:
1.Xã An Thành 2.Xã Tây Thành 3.ấp Thành Trung 4.Xã Kim Đôi
5.Xã An Xuân 6.Xã Đông Xuyên 7.Xã Phú Ngạn 8.Xã Mỹ Xá
9.Xã Phú Lương 10.ấp Thủy Điền Thượng 11.Xã Thanh Hà

4-Tổng Phúc Yên, 12 xã:
1.Xã Phúc Yên 2.Xã Lương Cổ 3.Xã La Vân Thượng 4.Xã La Vân Hạ
5.Xã Phù Nam 6.Xã Nho Lâm 7.Xã Niêm Phù 8.Xã Mông Dưỡng
9.Xã Nam Phù 10.Xã Đông Lâm 11.Xã Sơn Tùng 12.Xã Nghĩa Lộ

5-Tổng Thanh Cần, 12 xã, ấp, giáp:
1.Xã Thanh Cần 2.Xã Phổ Lại 3.Xã Vân Căn 4.Xã ¤ Sa
5.Xã Đức Trọng 6.Xã Bao La 7.Xã Thủy Lập 8.Xã Phong Lai
9.Xã Lai Hà 10.Giáp Lai Trung 11.Xã Nam Dương 12.Xã Cao Xá Hạ

-Dân số: 6.807 người. Trong đó:
-Chức sắc: 603 người.
-Miễn sai dịch: 767 người.

-Các sắc binh: 1.685 người.
-Lính giản: 1.290 người.
-Lính mộ: 395 người.

-Chánh nạp:

-Dân: 3.457 người.

-Người có con làm quan hoặc là con cháu của người làm quan và các hạng miễn dao dịch: 335
người.

-Ruộng đất: 11.542 mẫu 6 sào 3 thước 5 phân 5 ly. Trong đó:
-Ruộng: 9.434 mẫu 6 sào 10 thước 9 tấc 8 phân 5 ly.
-Đất: 2.107 mẫu 9 sào 7 thước 7 phân.

-Thuế cả năm:

-Nộp bằng thóc: 9.084 hộc 4 thăng 7 vốc. Trong đó:
Thóc vĩnh quyên các hạng: 2.368 hộc 23 thăng 5 vốc 7 vốc 7 nắm 6 lẻ 6 nhóm.
Thóc ứng trưng: 6.715 hộc 6 thăng 4 vốc 9 nắm 3 lẻ 4 nhóm.

-Nộp bằng tiền: 10.404 quan 7 tiền 54 đồng tiền. Trong đó:
Tiền vĩnh quyên các hạng: 3.394 quan 10 đồng tiền.
Tiền ứng trưng: 7.010 quan 7 tiền 44 đồng tiền.
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Huyện Phong Điền, 5 tổng gồm 45 xã, thôn, ấp, phường, giáp:

1-Tổng Hiền Lương 8 xã, thôn:
1.Xã Hiền Lương 2.Xã Da Viên 3.Xã An Lỗ 4.Xã Sơn Tùng Thượng
5.Xã Cao Ban 6.Thôn Cao Xá Thượng 7.Xã Lương Mai 8.Thôn Đông Lâm Thượng

2-Tổng Vĩnh Xương, 6 ấp, xã, giáp:
1.Xã Vĩnh Xương 2.Xã Kế Môn 3.Xã Đại Lộc
4.Giáp Đông xã Thế Chí 5.ấp Mỹ Hòa 6.Giáp Tây xã Thế Chí

3-Tổng Chính Lộc, 7 xã, ấp:
1.Xã Chính Lộc 2.Xã Phú Nông 3.Xã Đường Long 4.Xã Vân Trình
5.Xã Thanh Hương 6.Xã Trung Đồng 7.ấp Hòa Xuân

4-Tổng Phù Trạch 11 xã, thôn, ấp:
1.Xã Phù Trạch 2.Xã Siêu Quần 3.Xã Vĩnh An 4.Xã Hòa Viện
5.Xã Ưu Đàm 6.Xã Trạch Phố 7.Xã Mỹ Xuyên 8.Thôn Mỹ Cương
9.Xã Phúc Tích 10.ấp Phú Xuân 11.ấp Thượng Nguyên

5-Tổng Phù Ninh 13 xã, thôn, ấp, phường:
1.Xã Phù Ninh 2.Xã Thượng An 3.Xã Bồ Điền 4.Xã Đông Dã Thượng
5.Xã Hiền Sĩ 6.Xã Cổ Bi 7.ấp Sơn Quả 8.Phường Thanh Tân
9.Xã Xuân Lộc 10.ấp Xuân Điền 11.ấp Cổ Xuân 12.ấp Lương Sĩ
13.ấp Hoàng Liên

-Dân số: 6.849 người. Trong đó:
-Chức sắc: 636 người.
-Miễn sai dịch: 659 người.

-Các sắc binh: 1.224 người.
-Lính giản: 1.086 người.
-Lính mộ: 138 người.

-Chánh nạp:

-Dân: 3.770 người.

-Người có con làm quan hoặc là con cháu của người làm quan và các hạng miễn dao dịch: 510
người.

-Ruộng đất: 10.891 mẫu 2 sào 14 thước 3 tấc 3 phân 5 ly. Trong đó:
-Ruộng: 8. 922 mẫu 3 sào 8 thước 9 phân 5 ly.
-Đất: 1.068 mẫu 9 sào 6 thước 2 tấc 4 phân.

-Thuế cả năm:

-Nộp bằng thóc: 8.201 hộc 11 thăng 6 vốc 7 nắm 1 lẻ 3 nhóm.
Thóc vĩnh quyên các hạng: 2.027 hộc 21 thăng 4 vốc 9 nắm 1 lẻ 9 nhóm 9 que.
Thóc ứng trưng: 6.173 hộc 16 thăng 1 vốc 7 nắm 9 lẻ 1 que.

-Nộp bằng tiền: 10.885 quan 5 tiền 15 đồng tiền. Trong đó:
Tiền vĩnh quyên các hạng: 3.939 quan 9 tiền 46 đồng tiền.
Tiền ứng trưng: 6.945 quan 5 tiền 29 đồng tiền.

Phong tục:

Huyện hạt thuộc vùng kỳ phụ (gần Kinh đô), chuộng văn học, sĩ phu gần với lễ nhượng, thôn dân ít
nhiều còn giữ được tính chất phác, nhưng mà về chữ tín thì có phần hơi ít. Những người làm các việc
cai phó, lý dịch đều nghèo túng, kẻ mỏng của mà cần việc thì họ thường không chịu làm cho. Dân thì
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chỉ biết làm ruộng, ít người làm nghề buôn bán. Việc cưới xin, tang ma, thờ cúng tùy theo gia cảnh có
của hay không, nhưng phần nhiều cũng ở mức tiết kiệm.

Năm xã ấp ở ven biển là Trung Đồng, Mỹ Hòa, An Lộc, Cương Gián Đông, Cương Gián Tây ở trên
vùng cát trắng, không có ruộng đất, chỉ có nghề xuống biển đánh cá mà thôi. Dân ấp Hòa Xuân thì
ruộng đất chẳng được là bao, cũng chỉ ngồi thuyền lênh đênh trên sông nước đánh cá kiếm sống. Theo
đạo Thiên chúa có 7 xã phường ấp: toàn tòng chỉ 1 xã Thanh Tân, gián tòng mà lương ít đạo nhiều thì
có xã Sơn Quả, lương giáo xấp xỉ ngang nhau thì xã Thanh Hương; lương nhiều đạo ít thì các xã thôn
Nho Lâm, Hoà Viện, Xuân Tuỳ, Phù Trạch.

Sản vật:

Nhiều lúa hè, ít lúa thu. Mía để nấu đường đen, dâu bông, dưa khoai đậu thì cũng có nhưng không
nhiều. Sản vật làm bán thì có: đồ gốm (như các loại nồi đất, ấm đất) ở Phúc Tích; chiếu cói ở Phù
Trạch; vải trắng thô ở Vĩnh Xương, Kế Môn, Thế Chí Đông, Thế Chí Tây. Hiền Sĩ dệt lụa sinh quyến
(thưa và mỏng); Hiền Lương có nghề thợ rèn (như rèn dao, cưa v.v...). Đường Long, Lương Mai có
nghề thợ mộc. Thanh Cần, ¤ Sa có nghề làm miến gạo. Bao La, Thuỷ Lập có nghề đan lát (như đan sọt
thưa, sọt dày v.v...). Thanh Hương, Phổ Lại, ưu Đàm, An Thành, Tây Thành làm nghề nấu rượu. Bác
Vọng Đông, Bác Vọng Tây, Hà Đồ, An Xuân, Kim Đôi, Lai Hà, An Gia, Thạch Bình có nghề đan đăng
tre, nhưng phải làm thêm các nghề khác. Ngoài ra thì phần nhiều chỉ làm nghề nông.

Khí hậu:

Mùa xuân tháng giêng, tháng hai, nhiều gió bấc mưa lạnh, tháng ba mới ấm áp. Tháng tư, tháng
năm oi bức nóng nực. Mùa thu tháng bảy mới bắt đầu dịu mát. Tháng tám, tháng chín thường có mưa
lụt (trung tuần hoặc hạ tuần tháng tám một lần; tháng chín hai ba lần), các khu dân cư phần lớn bị ngập
úng. Các ngày mồng ba, mười ba, hai mươi ba tháng mười thường có nước lụt. Những lúc bị bão lụt
vào tháng 11, 12 thời tiết lại thường rất lạnh.

Nói:

Huyện hạt phần nhiều đất đồng bằng, chỉ có phía tây giáp rừng núi. Chỉ một giải núi là núi Ba Trục
và núi Huyện mà thôi.

Sông:

-Một dòng sông từ nguồn Sơn Bồ đổ xuống, qua Thủy Đảo, Dược Trường, qua Cổ Bi, Hiền Sĩ
xuống huyện lỵ, đến bến đò ngã ba Quai Vạc (thuộc địa phận giáp Đông xã Bác Vọng), dài 21 dặm. Từ
bến đò ngã ba Quai Vạc chia dòng:

-Một dòng đổ xuống quanh co qua Phúc Yên, Lương Cổ, La Vân Thượng, La Vân Hạ đến An Thành
giáp xã Thanh Phúc huyện Hương Trà, dài hơn 15 dặm.

-Một dòng từ bến đò ngã ba Quai Vạc chảy qua địa phận các xã Nam Phù, Nho Lâm, đến Niêm
Phù, Mông Dưỡng, đến bến đò ngã tư, dài 7 dặm rưỡi. Từ bến đò ngã tư lại chia thành ba nhánh:

-Một nhánh đổ vào phá Tam Giang.

-Một nhánh đổ vào địa phận các xã Khuông Phù, Uất Mậu thì dừng.

-Một nhánh đổ ra Mỹ Xã, Đông Xuyên, Phú Ngạn, Tây Thành rồi hợp dòng với khe nhỏ ở Thạnh
Hà, đổ vào cửa Quán thuộc địa phận xã Kim Đôi.

-Một dòng sông từ nguồn ¤ Lâu chảy xuống, qua 2 ấp Hoàng Liên, Thượng Nguyên, qua ngã ba xã
Văn Quỹ (thuộc đạo Quảng Trị) giáp với sông Hoành Lai đạo Quảng Trị, quanh co chảy xuống Phúc
Tích, Phú Xuân, qua Bào Ngược đến cửa Lạc, đổ ra phá Tam Giang, dài 59 dặm rưỡi. Lại từ cửa Lạc
chảy đến Thế Chí Đông, Thế Chí Tây, qua Thành Công đến cửa Quán, dài 19 dặm.



Phủ Thừa Thiên Đồng khánh địa dư chí

1430

-Một dòng sông nhỏ từ bến đò ở địa giới xã Thanh Phúc huyện Hương Trà chảy qua các xã Thủy
Điền, Kim Đôi thuộc bản huyện đến cửa Quán, dài 9 dặm.

Danh thắng:

Tục truyền, trên thượng nguồn sông Bồ có nhiều cỏ xương bồ, cho nên có tên là Bồ Giang. Nước
sông này vừa trong vừa sạch, có thể coi là con sông đẹp nhất trong huyện.

Đường đi:

-Một đường quan lộ từ bến đò xã Phú ốc huyện Hương Trà đi qua xã An Lỗ thuộc bản huyện, qua
hai trạm Thừa An, Thừa Mỹ, đến bến đò Lương Điền đạo Quảng Trị, dài 27 dặm. Giữa hai dịch trạm
này phần nhiều là cát trắng, còn đất màu cày cấy được thì chỉ có rất ít, hai bên đường là cỏ rậm, chỉ lác
đác có người dựng lều quán, nhưng cũng rất thưa thớt mà thôi.

-Một con đường đi từ bến An Lỗ qua Hiền Lương đến Cao Ban, dài 3 dặm rưỡi.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây nam, qua Hạ Lang, Hà Cảng đến Hiền Sĩ, Cổ Bi, dài hơn
17 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông nam, qua giáp Đông xã Bác Vọng, đến bến đò Quai
Vạc, rồi qua Phúc Yên, Lang Cổ đi đến xã An Thành giáp giới xã Thanh Phúc huyện Hương Trà, dài
14 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi từ xã Thanh Hà thuộc bản huyện đi qua Tây Thành, Thành Trung,
Kim Đôi, đến cửa Quán, dài hơn 7 dặm.

-Một đường nhỏ từ xã Thành Công thuộc bản huyện đi về phía bắc, đến xã Thanh Hương giáp địa
giới xã Xuân Viên đạo Quảng Trị, dài 39 dặm.
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